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Cục bộ phức 
tạp (n=1) 1 100 0 0 0 0 1 4 

Cục bộ toàn 
thÓ ho¸(n=6) 4 66,6 1 16,7 1 16,7 6 24 

Céng 16 64 7 28 2 8 25 100 
Hình ảnh sóng điện não kịch phát lan tỏa gặp ở tất 

cả các dạng cơn động kinh trên lâm sàng (16/25 bệnh 
nhân) chiếm 64%. Dạng kịch phát khu trú chiếm tỷ lệ 
28%, gặp chủ yếu ở động kinh cục bộ vận động là 
66,7%. Dạng kết hợp lan tỏa và khu trú chỉ chiếm tỷ 
lệ 8%. 

Tóm lại chẩn đoán động kinh chủ yếu dựa vào lâm 
sàng, điện não đồ góp phần chẩn đoán xác định động 
kinh và dạng cơn động kinh. 

KẾT LUẬN 
1. Đặc điểm lâm sàng. 
- Nam giới mắc bệnh nhiều hơn nữ, tỷ lệ nam/nữ là 

1,4; độ tuổi 60-69 có số bệnh nhân cao nhất là 77,8%. 
- Bệnh nhân động kinh ở người cao tuổi được phát 

hiện sớm, dưới một năm (33,3%).  
- Động kinh cục bộ chiếm tỷ lệ cao nhất 61,1%. 
- Dấu hiệu thần kinh khu trú phù hợp với vị trí tổn 

thương trên não chiếm 55,6% bệnh nhân, chủ yếu gặp 
ở cơn động kinh cục bộ 85%. 

2. Hình ảnh điện não đồ. 
- Hoạt động kịch ph ţ được phát hiện trên 69,4% 

bản ghi điện não ngoài cơn; trong đó hoạt động kịch 
phát điển hình chiếm 47,2%, . 

- Hoạt động kịch phát điển hình ở cơn cục bộ vận 
động 58,3%.  

- Hoạt động kịch phát khu trú ở các cơn động kinh 
cục bộ vận động 66,7%. 
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ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG LÀM LIỀN VẾT THƯƠNG CỦA CAO LỎNG BẠCH ĐÀN TRÊN LÂM SÀNG 

 
TRẦN HỮU HIỆP, NGUYỄN MINH HÀ, NGHIÊM ĐÌNH PHÀN 

 
TÓM TẮT 
Nghiên cứu tác dụng làm liền vết thương phần mềm của 

cao lỏng bạch đàn trên124 bệnh nhân, trong đó nhóm 
nghiên cứu gồm 82 bệnh nhân được đắp vết thương bằng cao 
lỏng bạch đàn, nhóm chứng gồm 42 bệnh nhân được đắp vết 
thương bằng dung dịch natri clorid 10%. Kết quả cho thấy 
cao lỏng bạch đàn có tác dụng làm tăng tốc độ thu hẹp vết 
thương, rút ngắn thời gian liền vết thương và thời gian điều 
trị. Quá trình liền vết thương diễn ra nhanh hơn so với dung 
dịch natri clorid 10%. 

Từ khóa: Cao lỏng bạch đàn, vết thương phần mềm. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Vết thương phần mềm là loại tổn thương thường 

gặp cả trong thời bình và thời chiến, chiếm tỷ lệ cao 
nhất so với những vết thương của các bộ phận khác 
trong cơ thể. Trong Chiến tranh Thế giới Lần thứ II, tỷ 
lệ vết thương phần mềm chiếm từ 50 - 60% tổng số 
thương binh, trong chiến tranh Triều Tiên là 65 - 80%. 
ở Việt Nam, trong chiến tranh chống Mỹ là 61 - 82% 
[7]. Trong thời bình, vết thương phần mềm chiếm tỷ lệ 
rất cao, có xu hướng ngày càng gia tăng theo từng 
năm, nguyên nhân chủ yếu là do tai nạn giao thông và 
tai nạn lao động.  

Kết quả điều trị liền vết thương phần mềm có ý 
nghĩa rất quan trọng, là cơ sở để điều trị các vết thương 
khác. Hai vấn đề quan trọng trong điều trị vết thương 
phần mềm là chống nhiễm khuẩn và kích thích mô hạt 
phát triển làm liền vết thương.  

Ngày nay, việc sử dụng các thuốc có nguồn gốc 
thảo dược để điều trị tại chỗ vết thương phần mềm 
đang rất được quan tâm, nghiên cứu và ứng dụng. 

Một số nghiên cứu về cây bạch đàn trắng có tên 
khoa học là Eucalyptus camaldulensis Dehnhardt cho 
thấy, trong lá có tanin, tinh dầu, flavonoid có tác dụng 
kháng khuẩn, nấm và làm liền vết thương [1], [2], [3]. 

Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu tác dụng của 
cao lỏng bạch đàn trong điều trị vết thương phần mềm 
nhiễm khuẩn, nhằm đánh giá tác dụng làm liền vết 
thương của cao lỏng bào chế từ lá cây bạch đàn trắng 
trên lâm sàng.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Đối tượng nghiên cứu 
- 124 bệnh nhân có vết thương phần mềm nhiễm 

khuẩn ở tứ chi (103 nam và 21 nữ), tuổi từ 10 - 66, 
trung bình là 30 - 32 tuổi. 

- Bệnh nhân được chia làm 2 nhóm, trong đó nhóm 
nghiên cứu 82 bệnh nhân, nhóm đối chứng 42 bệnh 
nhân. 

- Các bệnh nhân được điều trị nội trú tại Khoa 
Ngoại dã chiến/Bệnh viện 103, thời gian từ tháng 6 
năm 2009 đến tháng 10 năm 2010. 

Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu tiến cứu, thử nghiệm lâm sàng ngẫu 

nhiên, có nhóm đối chứng, kết hợp nghiên cứu cắt 
ngang và theo dõi dọc. 

Nhóm nghiên cứu: dùng thuốc đắp tại chỗ là cao 
lỏng bạch đàn do Viện Y học cổ truyền Quân đội sản 
xuất. 
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Nhóm đối chứng: dùng thuốc đắp tại chỗ là dung 
dịch Natri clorid 10% do Khoa Dược/Bệnh viện 103 sản 
xuất. 

Một số chỉ tiêu theo dõi 
- Sự thay đổi diện tích vết thương trước và sau đắp 

thuốc 
- Tốc độ thu hẹp vết thương. 
- Thời gian liền vết thương. 
- Thời gian điều trị  
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Diện tích vết thương ở hai nhóm trước khi đắp 

thuốc.  
Diện tích 

vết thương 
(cm2) 

Nhóm nghiên cứu 
(n = 82) 

Nhóm đối chứng 
(n = 42) p 

N % n % 
< 10 3 3,6 1 2,4 

p1
 

>0,05 
10 - 49 25 30,5 13 30,9 
50 - 99 18 22,0 11 26,2 

100 - 500 36 43,9 17 40,5 

Trung bình 119,57±93,18(cm2

) 
123,33±78,27(cm

2) 
p2

 

>0,05 
Diện tích trung bình của vết thương ở hai nhóm trước khi 

đắp thuốc khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p1>0,05 và 
p2 >0,05). 

2. Diện tích vết thương sau đắp thuốc ở hai nhóm 
Diện tích 

vết thương 
(cm2) 

Nhóm nghiên cứu 
(n = 82) 

Nhóm đối chứng 
(n = 42)  

p 
N % n % 

< 10 9 11,0 3 7,1 

p1<0,05 10 – 50 38 46,3 11 26,1 
50 – 100 12 14,6 11 26,1 

100 – 500 23 28,1 17 40,5 
Trung b×nh 65,92±59,91(cm2) 90,21±74,20 (cm2) p2<0,05 

Sau khi đắp thuốc, diện tích vết thương trung bình ở 
nhóm nghiên cứu nhỏ hơn nhóm đối chứng, sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (p1 < 0,05 và p2 < 0,05).  

3. Tốc độ thu hẹp vết thương 
Tốc độ thu hẹp vết 
thương (cm2/ngày) 

Nhóm nghiên 
cứu (n = 82) 

Nhóm đối chứng 
(n = 42) 

Thấp nhất 0,36 0,42 
Cao nhất 15,4 14,0 

Trung bình 3,63 ± 2,56 2,69 ± 2,31 
p < 0,05 

Tùy theo tính chất, mức độ tổn thương mà mỗi vết 
thương có tốc độ thu hẹp khác nhau. Những vết thương nông, 
diện tích nhỏ, nhiễm khuẩn không nặng, tốc độ thu hẹp 
nhanh hơn những vết thương có tổn thương phức tạp, nhiễm 
khuẩn nặng.  

Tốc độ thu hẹp vết thương trung bình ở nhóm nghiên cứu 
diễn ra nhanh hơn nhóm đối chứng có ý nghĩa thống kê (p < 
0,05). 

4. Thời gian liền vết thương ở hai nhóm 

Thời gian 
(ngày) 

Nhóm nghiên cứu 
(n = 82) 

Nhóm chứng 
(n = 42)  

p 
N % n % 

7 3 3,6 3 7,1 
 

p1
 < 

0,05 

8 - 14 31 37,8 8 19,1 
15 - 21 34 41,5 16 38,1 

> 21 14 17,1 15 35,7 

Trung bình 15,37±6,08(ngày) 
17,69±6,11(ngµy

) 
p2<0,05 

Sau 21 ngày đắp thuốc, số vết thương đã liền ở hai nhóm 
chiếm tỷ lệ cao, trong đó nhóm nghiên cứu là 82,9%, nhóm 
đối chứng là 64,3%.  

Những vết thương liền sau 21 ngày là những vết thương 
có tổn thương phức tạp và nhiễm khuẩn nặng.  

Thời gian liền vết thương trung bình ở nhóm nghiên cứu 
diễn ra nhanh hơn nhóm đối chứng có ý nghĩa thống kê (p1

 < 
0,05 và p2

 < 0,05). 
5. Thời gian điều trị trung bình ở hai nhóm 

 
Thời gian 

(ngày) 

Nhóm 
nghiên cứu 

(n = 82) 

Nhóm chứng 
(n = 42)  

p 
n % n % 

10 - 14 31 37,8 15 35,7 
 

p1<0,05 15 – 21 25 30,5 11 26,2 
> 21 26 31,7 16 38,1 

Trung 
b×nh 18,25 ± 8,01 21,31±7,31(ngµy) p2<0,05 

Thời gian điều trị tập trung trong khoảng từ 10 ngày đến 
trên 21 ngày. Những vết thương không phức tạp, thời gian 
điều trị khoảng từ 10 - 14 ngày.  

Những vết thương phức tạp, có tổn thương kết hợp, thời 
gian điều trị dài hơn, có những trường hợp kéo dài trên 30 
ngày.  

Thời gian điều trị trung bình của nhóm nghiên cứu ít hơn 
nhóm đối chứng có ý nghĩa thống kê (p1<0,05 và p2 <0,05). 

BÀN LUẬN 
So sánh diện tích vết thương của hai nhóm sau khi 

đắp thuốc cho thấy, diện tích vết thương trung bình ở 
nhóm nghiên cứu nhỏ hơn nhóm đối chứng. Chứng tỏ 
rằng cao lỏng bạch đàn có tác dụng kích thích hình 
thành mô hạt, biểu mô hóa làm thu hẹp diện tích vết 
thương nhanh hơn dung dịch natri clorid 10%. 

Tốc độ thu hẹp vết thương trung bình ở nhóm 
nghiên cứu diễn ra nhanh hơn nhóm chứng. Như vậy 
cao lỏng bạch đàn đã làm cho vết thương liền nhanh 
hơn so với dung dịch natri clorid 10%. 

Thời gian liền vết thương trung bình và thời gian 
điều trị trung bình ở nhóm đắp cao lỏng bạch đàn diễn 
ra nhanh hơn nhóm đắp dung dịch natri clorid 10%. 

Theo chúng tôi, để có được tác dụng kích thích hình 
thành mô hạt làm liền vết thương, ngoài tác dụng 
kháng khuẩn, cao lỏng lá bạch đàn có lẽ đã làm giảm 
các gốc tự do, giúp quá trình hình thành mô hạt, làm 
liền vết thương diễn ra nhanh chóng [10].  

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy, để làm giảm 
mức protease trong các dịch vết thương cần có một cơ 
chất có vai trò cạnh tranh với nó, từ đó làm giảm sự 
phá hủy cấu trúc của mạng lưới ngoại bào làm cho quá 
trình liền vết thương diễn ra dễ dàng hơn [8], [9]. Theo 
chúng tôi, có lẽ cao lỏng bạch đàn đã tham gia vào 
quá trình cạnh tranh này, do vậy quá trình liền vết 
thương ở nhóm đắp cao lỏng bạch đàn diễn ra nhanh 
hơn nhóm đắp dung dịch natri clorid 10%.  

So sánh với kết quả nghiên cứu của một số sản 
phẩm khác cho thấy, tốc độ làm liền vết thương của 
lân-tơ-uyn là 1,35 ± 0,96cm2/ngày, gạc eupolin là 3,08 
± 2,16cm2/ngày, kem H4 là 2,68 ± 1,84cm2/ngày, mỡ 
maduxin là 19,42 ± 3,75cm2/ngày. Như vậy tốc độ liền 
vết thương của cao lỏng bạch đàn có phần nhanh hơn 
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lân-tơ-uyn, tương đương với gạc eupolin và kem H4, 
nhưng chậm hơn mỡ maduxin [4], [5], [6]. 

KẾT LUẬN 
Từ kết quả nghiên cứu, có so sánh với thuốc đối 

chứng và một số thuốc hiện đang được sử dụng phổ 
biến để điều trị vết thương phần mềm, chúng tôi nhận 
thấy, cao lỏng bạch đàn có tác dụng kích thích hình 
thành mô hạt làm liền vết thương phần mềm. 
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NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG CỦA CÁC THỦY THỦ CÔNG TY VOSCO  

NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2009 
  

Đoàn Trung Hiếu, Nguyễn Thị Phương Anh 
 
Tóm tắt 
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ mắc bệnh răng miệng (Sâu 

răng, viêm lợi, viêm quanh răng, răng số 8) của các 
thuyền viên công ty Vosco. 

Đối tượng: 304 thuyền viên công ty Vosco từ tháng 
8 năm 2008 đến tháng 8 năm 2009.  

Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang không 
can thiệp 

Kết quả: Tỷ lệ sâu răng 75,33%; Chỉ số SMT: 2,73; 
Tỷ lệ viêm lợi 84,2%; Tỷ lệ viêm quanh răng 14,14%; 
Tỷ lệ răng số 8 mọc lệch 21,75%; Biến chứng sâu răng 
7: 14,55%; Mất răng 7: 45,46%; Sâu răng số 8: 
34,54%; Viêm nhiễm: 5,4%. 

Từ khóa: bệnh răng miệng, công ty Vosco. 
Summary 
Objective: determine the incidence of dental (tooth 

decay, Gingivitis, periodontitis, wisdom-teeth) by 
sailors vosco company  

Object: 304 crew members Vosco company from 
August 2008 to August 2009.  

Method: Description cut across non-interference  
Result: rate of tooth decay:75.33%; Average DMF: 

2.73; rate of gingivitis:84,2%; rate of 
periodontitis:14,14%; rate of wisdom teeth grow 
deviation: 21,75%; complications of decay number 7 
tooth 14.55%; missing teeth number 7: 45.46%; tooth 
number 8 decay: 34.54%; inflammation: 5.4%. 

Keywords: the incidence of dental, vosco 
company. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bệnh răng miệng là loại bệnh phổ biến ở các nước 
phát triển, trung bình một người có từ 2 – 4,5 răng sâu. 
Các nước đang phát triển, trung bình mỗi người có thể 
từ 2,7 – 6,3 răng sâu. ở Việt Nam, con số đó ở độ tuổi 
35 – 44 là 4,7 răng sâu, trên 45 tuổi là 8,9 răng sâu. 
Tỷ lệ mắc lên tới gần 90%. 

Bệnh của vùng quanh răng cũng rất phổ biến. Tỷ lệ 
của bệnh viêm quanh răng ở các nước Châu á trung 
bình 94,56%, còn ở Việt Nam là 96,7%. 

Nghiên cứu thực trạng sức khỏe răng miệng cho 
một cộng đồng để làm cơ sở cho giải pháp phòng 
bệnh, chữa bệnh và chăm sóc là nhiệm vụ cần thiết 
đặc biệt đối với các thủy thủ công ty Vosco là những 
người lao động trên biển dài ngày, có những đặc điểm 
ảnh hưởng đến việc chăm sóc răng miệng. 

Vì vậy đề tài nghiên cứu với mục tiêu sau: 
1. Xác định tỷ lệ mắc bệnh sâu răng, viêm quanh 

răng 
2. Khảo sát tình trạng răng số 8 
Trên cơ sở đó đề xuất biện pháp chăm sóc phòng 

bệnh. 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng: Thủy thủ công ty vosco 
2. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang 
- Tính mẫu theo công thức:  

N = Z2
1 – /2 x 

p x q
 x p2 X 2 = 196 

N: cì mÉu 


